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Trường đại học hồng đức                             Đề cương chi tiết học phần

Khoa sp mầm non                                              Giáo dục dinh dưỡng cộng đồng

Bộ môn: Toán – Sinh                                         Mã học phần: 146000


1. Thông tin về giảng viên:

1.1.Họ và tên: Hoàng Thị Minh.

Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân giáo dục mầm non.

Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ qui định- Khoa SPMN- Đại học Hồng Đức- T. Hoá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Địa chỉ liên hệ:  19- Nguyễn Bỉnh Khiêm- Ba Đình- TP Thanh Hoá.

Điện thoại bàn: 0373755859                    Điện thoại di động: 01693191178

Email: minh19nbk @ yahoo.com
- Thông tin về hướng nghiên cứu chính của giảng viên: Dinh dưỡng trẻ em lứa tuổi mầm non.
1.2. Thông tin về 3 giảng viên giảng dạy được học phần này:
1.2.1. Họ và tên: Hoàng Thị Lan.

Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân giáo dục mầm non.

Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ qui định- Khoa SPMN- Đại học Hồng Đức- T. Hoá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Địa chỉ liên hệ: 06-Trần Quang Diệu-P. Ngọc Trạo-TP Thanh Hoá.
Điện thoại bàn: 0373759363                    Điện thoại di động: 01662887085  
Email:
1.2.2.   Họ và tên: Đỗ Thị Hồng Hạnh.

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ mầm non.

Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ qui định- Khoa SPMN- Đại học Hồng Đức- T. Hoá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Địa chỉ liên hệ: Lê Hoàn-TP Thanh Hoá.

Điện thoại bàn: 0373724137                Điện thoại di động: 0988625097

Email:

 1.2.3. Họ và tên: Trần Thị Thanh

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ mầm non

Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ qui định- Khoa SPMN- Đại học Hồng Đức- T. Hoá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Địa chỉ liên hệ: 20/42-Mật Sơn-P Đông VỆ-TP Thanh Hoá.
Điện thoại bàn: 0373 859599.               Điện thoại di động: 0946138279

Email

2. Thông tin chung về học phần:

Tên ngành/ Khoa đào tạo: Bộ môn Toán – Sinh. Khoa Sư​ phạm mầm non. Trường ĐHHĐ.
Tên học phần: Giáo dục dinh  dưỡng cộng đồng.

Số tín chỉ học tập: 03.

Học kì: 7
Học phần: Bắt buộc.

Các học phần tiên quyết: Giải phẫu sinh lí trẻ, Dinh dưỡng trẻ em.
Các học phần kế tiếp: Phòng bệnh và đảm bảo an toàn, bệnh trẻ em.

Các học phần  tương đương, học phần thay thế: Sức khoẻ sinh sản.

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 






+ Nghe giảng lí thuyết: 27 tiết.






+ Bài tập, thực hành: 15 tiết.






+ Hoạt động theo nhóm: 08 tiết.






+ Xêmina: 06 tiết.

+ KTĐG: 07 tiết.

+ Tự học: 135 tiết
Địa chỉ của bộ phụ trách học phần: Khoa SPMN.  Trường ĐHHĐ. Thanh Hoá.
3. Mục tiêu của học phần: (Cho người học)
3.1. Về kiến thức:  
- Hiểu rõ khái niệm về dinh dưỡng người, lịch sử phát triển của khoa học dinh dưỡng nói chung và sự phát triển của dinh dưỡng học ở Việt Nam nói riêng. 

- Khái quát được tình hình thực tế về dinh dưỡng ở Việt Nam và những chủ trương chính sách lớn của nhà nước để thúc đẩy thực hiện các đường lối dinh dưỡng.
- Xác định được nhu cầu dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể theo tuổi. Nắm vững các biện pháp phòng chống thiếu các vi chất dinh dưỡng cho cơ thể.
- Mô tả được giá trị dinh dưỡng của một số thức ăn thường dùng. Các biện pháp lựa chọn và bảo quản thức ăn, nước uống.
- Phân tích được các khái niệm: Vệ sinh thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm. Mô tả được các dấu hiệu ngộ độc thức ăn, xác định được nguyên nhân gây ngộ độc và biện pháp phòng chống ngộ độc thức ăn.

- Mô tả được một số đặc điểm bữa ăn truyền thống ở Việt Nam. Cách tổ chức bữa ăn hợp lí ở gia đình.

- Nhận thức được vai trò quan trọng của dinh dưỡng đối với sức khoẻ con người. Trên cơ sở đó áp dụng vào việc thực hiện các biện pháp chăm sóc dinh dưỡng tốt cho các đối tượng: Người mẹ mang thai và nuôi con bú, người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính và các thành viên trong gia đình.
  3.2. Về kĩ năng: 
- Xác định nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể theo tuổi, theo đặc điểm sinh lí và bệnh lí.
- Thực hiện được các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm trong qui trình chế biến và bảo quản thức ăn. 
- Lập kế hoạch tổ chức tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng.
- Xây dựng khẩu phần và thực đơn cho bữa ăn gia đình phù hợp với tình hình thực tế địa phương.
- Tổ chức tốt các bữa ăn gia đình.
3.3. Về thái độ:

- Nhận thức được tầm quan trọng của bộ môn đối với sức khoẻ con người, từ đó xác định được động cơ học tập đúng đắn để có được kiến thức và kĩ năng tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng sức khoẻ cho mọi người. 

- Vận dụng lí luận vào thực tiễn tổ chức tốt các bữa ăn trong gia đình.

- Có ý thức rèn luyện bản thân, tích cực tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được nhu cầu xã hội.

 4. Tóm tắt nội dung học phần: 
- Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng cộng đồng. Tình hình thực tế về dinh dưỡng ở Việt Nam trước và sau giải phóng. Những chính sách và chủ trương lớn của nhà nước về  dinh dưỡng, nhu cầu dinh dưỡng cho người Việt Nam.

- Giá trị dinh dưỡng của thức ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng tránh ngộ độc, phòng chống thiếu các vi chất dinh dưỡng trong cộng đồng.

- Những kiến thức lí luận làm cơ sở cho việc tổ chức tốt bữa ăn ở gia đình và các đối tượng lao động khác nhau.

- Những kĩ năng chăm sóc các đối tượng: Người mẹ mang thai và nuôi con bú, người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính.

- Kĩ năng tổ chức tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng sức khoẻ cho người dân. 
5. Nội dung chi tiết học phần:

Học phần gtồm 10 chương.
Chương I. Chính sách dinh dưỡng ở Việt Nam.
I.  Định nghĩa về dinh dưỡng người.
II. Vài nét về lịch sử phát triển của khoa học dinh dưỡng.

III. Sự phát triển của dinh dưỡng học ở Việt nam.

IV. Tình hình thực tế về dinh dưỡng ở Việt Nam..

1. Trước giải phóng.
2. Sau giải phóng.
V. Những chủ trương lớn của nhà nước về dinh dưỡng.
1. Cải tiến cơ cấu bữa ăn ở các vùng sinh thái khác nhau trong cả nước, biến bữa cơm thành bữa ăn cân đối dựa vào thực phẩm sẵn có ở địa phương.

2. Xây dựng hệ sinh thái V.A.C và chương trình phát triển nông thôn toàn diện.
3. ứng dụng nhanh chóng, có hiệu quả những tiến bộ kĩ thuật vào việc giải quyết bữa ăn trên các mô hình làm thử.
4. Tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
5. Xây dựng trung tâm sức khoẻ nòng cốt, thực hiện chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.
6. Những chính sách và quyết định lớn của nhà nước, địa phương để thúc đẩy thực hiện các đường lối dinh dưỡng.
Chương II.  Nhu cầu dinh dưỡng cho người Việt Nam.
I. Các hiểu biết hiện nay về  nhu cầu dinh dưỡng.

1. Năng lượng.

2. Protein.

3. Chất béo.

4. Gluxit.

5. Chất khoáng.

6. Vitamin.

II. Nhu cầu dinh dưỡng của người Việt Nam.

1. Các căn cứ để xây dựng nhu cầu dinh dưỡng.

2. Nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ 7 – 9 tuổi.

3. Nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ 10 – 12 tuổi.

· Nam.

· Nữ.

4. Nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ 13 – 15 tuổi.

· Nam.

· Nữ.

5. Nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ 16 – 19 tuổi.

· Nam.

· Nữ.

Chương III. Giá trị dinh dưỡng của thức ăn.

I. Nhóm thức ăn giàu chất đạm.


II. Nhóm thức ăn giàu chất béo.

III. Nhóm thức ăn giàu chất bột đường.

IV. Nhóm thức ăn giàu vitamin và chất khoáng.
Chương IV. Vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thức ăn.

I. Vệ sinh an toàn thực phẩm.


1. Khái niệm thực phẩm.


2. Khái niệm vệ sinh an toàn thực phẩm


3. Biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm.


II. Phòng chống ngộ độc thức ăn.


1. Ngộ độc do thức ăn nhiễm vi sinh vật.


2. Ngộ độc do thức ăn bị biến chất hư hỏng.


3. Ngộ độc do bản thân thức ăn có sẵn chất độc.


4. Ngộ độc do thức ăn nhiễm các chất độc.
Chương V. Chương trình phòng chống thiếu các vi chất dinh dưỡng.
I. Thiếu vitamin A.


1. Tình hình thiếu vitamin A và bệnh khô mắt trên thế giới và ở Việt nam.


2. Nguyên nhân.


3. Vai trò quan trọng của Vitamin A.


4. Đánh giá tình trạng thiếu vitamin A và bệnh khô mắt.

II. Thiếu máu dinh dưỡng.


1. Tình hình mắc bệnh thiếu  máu thiếu sắt ở các nước đang phát triển và ở Việt nam.


2. Nguyên nhân.


3. Hậu quả của thiếu máu dinh dưỡng.


4. Chuẩn đoán thiếu máu dinh dưỡng.

III.ThiÕu iot.


1. Tình hình  mắc bệnh trên thế giới và ở Việt nam.


2.  Nhu cầu iot.


3. Tiêu chuẩn chuẩn đoán và ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng.


IV. Phòng chống thiếu các vi chất dinh dưỡng cho cơ thể.

1. Phòng chống thiếu vitaminA.


2. Phòng chống thiếu sắt.


3. Phòng chống thiếu iốt.

Chương VI. Chăm sóc người mẹ trong thời kì mang thai và nuôi con bú.

I. Chăm sóc người mẹ trong thời kì mang thai.

     
 1. Thời kì thai nghén.

    
 2.  Quá trình mang thai.

     
II.  Chăm sóc người mẹ đang nuôi con bú.

     
 1.  Chế độ ăn uống, lao động, nghỉ ngơi.

 
 2.  Những điểm lưu ý khi dùng thuốc.
Chương VII. Tổ chức bữa ăn hợp lí ở gia đình.

I. Đặc điểm bữa ăn truyền thống ở Việt Nam.

1. Thức ăn chính của người Việt Nam.

2. Một số vùng ăn ngô cùng với gạo.

3. Bữa ăn phải có rau.

4. Ăn thêm quả chín.

5. Sử dụng nguồn thuỷ sản phong phú.

6. Người Việt Nam ít ăn thịt và mỡ.

7. Phối hợp nhiều loại thực phẩm trong chế biến món ăn.

8. Sử dụng một số món ăn nhiều nước.

9. Tổ chức bữa ăn truyền thống.

II. Tổ chức bữa ăn hợp lí.

1.Yêu cầu.

1.1. Phải đủ dinh dưỡng và ngon.

1.2. Bữa ăn phải an toàn.

1.3. Bữa ăn nên tổ chức tiết kiệm kinh tế.

1.4. Bữa ăn gia đình nên tổ chức tình cảm.

2. Cơ cấu bữa ăn gia đình.

2.1. Các món ăn trong bữa chính.

2.2. Số bữa ăn trong ngày.

2.3. Phân chia hợp lí các bữa ăn trong ngày.

2.3.1. Nguyên tắc.

2.3.2. Phân bố năng lượng giữa các bữa ăn.

2.4. Xây dựng thực đơn cho bữa ăn gia đình.
 Chương VIII.  ăn uống hợp lí đối với người cao tuổi.
I. Những biến đổi chuyển hoá và dinh dưỡng ở người cao tuổi.

1. Những biến đổi chuyển hoá.

2. Dinh dưỡng ở người cao tuổi.

2.1. Nhu cầu về năng lượng.

2.2. Nhu cầu về gluxit.

2.3. Chuyển hoá chất béo.

2.4. Chuyển hoá chất đạm.

2.5. Chuyển hoá nước, vitamin, chất khoáng.

II. ăn uống hợp lí đối với người cao tuổi.

1.Tránh làm giảm tuổi thọ.

2.1. Giảm mức ăn so với thời trẻ.

2.2. Tránh ăn quá no.

2.3. Giảm đường và muối.

2.4. Tăng cường rau tươi, quả chín, thức ăn giàu “AO”.

2.5. ăn thêm đậu, lạc, vừng, cá.

2.6. Luôn có một tâm hồn thanh thản, sống vui vẻ và năng vận động.

 2. Cách ăn của người cao tuổi.

3. Thực phẩm hợp lí dùng cho người cao tuổi.
Chương IX. Vai trò của dinh dưỡng trong một số bệnh mãn tính.

I. Béo phì.

1. Định nghĩa và phân loại béo phì.

`
2. Tác hại và nguy cơ của béo phì.


3. Nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh béo phì.

4. Chế độ ăn cho người béo phì.


4.1. Nguyên tắc chung của chế độ ăn điều trị béo phì.


4.2. Các thức ăn, thức uống nên dùng và không nên dùng trong điều trị béo phì.


-  Các thức ăn nên dùng.


- Thức ăn không nên dùng.


-  Cách chế biến thức ăn.

II. Dinh dưỡng và các bệnh tim mạch.


1. Tăng huyết áp.


1.1. Định nghĩa tăng huyết áp.


1.2. Nguyên nhân gây tăng huyết áp.

1.3. Chế độ ăn cho người bị bệnh tăng huyết áp.


1.3.1. Nguyên tắc xây dựng chế độ ăn phòng tăng huyết áp.


1.3.2. Các loại thực phẩm nên dùng và không nên dùng và không nên dùng.

- Các loại thực phẩm nên dùng.


- Các loại thực phẩm không nên dùng.

2.  Bệnh mạch vành


2.1. Nguyên nhân.


2.2. Biện pháp phòng bệnh.


III. Đái đường không phụ thuộc insulin.


1. Yếu tố nguy cơ.

2. Chế độ ăn cho bệnh nhân đái tháo đường.


2.1. Nguyên tắc xây dựng chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường.


-  Đảm bảo đủ tổng năng lượng để giữ cân nặng bình thường.


-  Đảm bảo cơ cấu năng lượng giữa Pr : Li : G là 15% : 35% : 50%.


-  Nên dùng thức ăn nhiều chất xơ.


-  Nên dùng đủ vitamin.


-  Phân chia khẩu phần làm nhiều bữa.


2.2. Cách xây dựng chế độ ăn cụ thể cho bệnh nhân đái tháo đường.


3.  Một số thực đơn mẫu dùng cho bệnh nhân đái tháo đường.
Chương X. Dinh dưỡng hợp lí và lao động.
I. Nguyên tắc dinh dưỡng và lao động thể lực.

1. Nguyên tắc 1.


2. Nguyên tắc 2.


3. Nguyên tắc 3.


II. Dinh dưỡng và lao động trí óc.

1. Tiêu hao năng lưọng.

2. Nhu cầu các chất.

III. Các khuyến cáo về dinh dưỡng ở một số nước đã phát triển.

6. Học liệu. 

6.1. Học liệu bắt buộc.


[1]  Hà Huy Khôi, Từ Giấy - Dinh dưỡng hợp lí và sức khoẻ - NXB Y học - Hà Nội – 1998.
[2] Bộ Y tế, Viện dinh dưỡng – Bảng thành phần dinh dưỡng thực phẩm Việt Nam– NXB Y học – Hà Nội – 2000.
 [3]   Từ Giấy – Một số vấn đề dinh dưỡng ứng dụng – NXB Y học – 2000.

6.2. Học liệu tham khảo.

 [4]  Bộ y tế-Viện dinh dưỡng- Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của người Việt Nam- NXB y học Hà Nội- 2000.
6.3. Các website.


+ giaoducmamnon.edu.com
7. Hình thức tổ chức dạy học.

7.1. Lịch trình chung
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học học phần


	Tổng

	
	Lí thuyết
	Xemina
	Làm việc nhóm
	Khác

(Bài tập, thực hành)
	Tự học, tự nghiên cứu
	Tư vấn của giảng viên
	Kiểm tra đánh giá
	

	1
	3
	
	2
	
	10
	
	
	15



	2
	2
	1
	1
	5
	25
	
	1
	35



	3
	4
	1
	1
	3
	20
	
	1
	30



	4
	4
	2
	1
	1
	20
	
	2
	30



	5
	3
	
	1
	
	10
	
	1
	15

	6
	2
	
	
	3
	10
	
	
	15



	7
	3
	1
	
	
	10
	
	1
	15



	8
	2
	1
	1
	1
	10
	
	
	15



	9
	2
	
	
	2
	10
	
	1
	15



	10
	2
	
	1
	
	10
	
	
	13



	Tổng


	27
	06
	08
	15
	135
	
	07
	198


7.2.    Lịch trình cụ thể cho từng nội dung.
7.2.1. Nội dung 1: Chính sách dinh dưỡng ở Việt Nam. 
Tuần 1.
	Hình thức tổ chức
	Thời gian địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể

(Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
(3 tiết)
	
	+ Lịch sử phát triển của khoa học dinh dưỡng.

+ Tình hình thực tế về dinh dưỡng ở Việt Nam
	+ Hiểu rõ về lịch sử phát triển của khoa học dinh dưỡng và sự phát triển của khoa học dinh dưỡng ở Việt Nam.

+ Phân tích được tình hình  dinh dưỡng ở Việt Nam trước và sau giải phóng

+ Những chủ trương lớn của nhà nước về dinh dưỡng.

+ Những chính sách và quyết định lớn của nhà nước, địa phương để thúc đẩy các đường lối dinh dưỡng.


	+ Đọc tài liệu [3] từ tr 61 – 85.

để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	

	Làm việc nhóm
(2 tiết)
	
	+Tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng.
	+ Phân tích được các nội dung cơ bản về giáo dục dinh dưỡng tối thiểu cho các bà mẹ Việt Nam: Vai trò của ăn uống

đối với phụ nữ có thai và nuôi con bú; Giá trị DD của sữa mẹ; ăn 

uống của trẻ < 3 tuổi, trẻ ốm; cách sử dụng biểu đồ phát triển.


	+ Đọc tài liệu[1] 

Từ tr 215 đến tr 222 để hoàn thành bài viết về nội dung tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng cho các bà mẹ.
+ Chuẩn bị hệ thống câu hỏi thảo luận  để làm rõ về nội dung này.
	

	Tự học
(10 tiết)
	
	+ Sự phát triển của khoa học dinh dưỡng ở Việt Nam
	+ Hiểu rõ quá trình phát triển của khoa học dinh dưỡng ở Việt nam. 

+ Nhận thức được vai trò của ăn uống đối với sức khoẻ con người.


	+ Đọc tài liệu [3]  từ tr13 đến tr 41 và các tài liệu có liên quan để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	


7.2.2. Nội dung 2: Nhu cầu dinh dưỡng cho người Việt Nam. 
Tuần 2
	Hình thức tổ chức
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
(Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú



	Lí thuyết
(2 tiết)
	
	+ Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.
	+ Xác định được nhu cầu của cơ thể về năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết.


	+ Đọc tài liệu [1] từ tr 27 đến tr 60 để hoàn thành mục tioêu của nội dung này.
	

	Xemina
(1 tiết)
	
	+ Nguồn gốc các chất dinh dưỡng.

+ Biện pháp bảo tồn dinh dưỡng.
	+ Xác định được nguồn gốc các chất dinh dưỡng trong tự  nhiên.

+ Xây dựng được hệ thống các biện pháp bảo tồn dinh dưỡng trong qui trình chế biến và bảo quản thực phẩm.


	+ Đọc tài liệu [1] từ tr 345 đến tr 360. 

+ Đọc tài liệu[2] những phần có liên quan để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	

	Làm việc nhóm
(1 tiết)
	
	+ Nhu cầu dinh dưỡng cho các độ tuổi thiếu niên và nhi đồng.
	+ Xác định được  nhu cầu năng lượng trong ngày của trẻ ở các độ tuổi:

- Trẻ 7 – 9 tuổi.

- Nam thiếu niên: 10 – 19 tuổi.

- Nữ thiếu niên: 10 -19 tuổi.

+ Xác định được nhu cầu các chất dinh dưỡng cần 

thiết cho trẻ ở độ tuổi này.


	+ Đọc tài liệu [1] Tr 338 đến tr 339 để hoàn thành các bài tập của nội dung này.
	

	Tự học
(15 tiết)
	
	+ Xây dựng  khẩu phần.
	+ Xây dựng được khẩu phần ăn hợp lí cho trẻ 7 – 9 tuổi.
	+ Đọc  các phần tương ứng trong tài liệu [1]  và tài liệu [2]  để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.


	

	Kiểm tra-ĐG 
(45 phút)
	
	+ Kiến thức cơ bản của nội dung 1 và nội dung 2.
	+ Vận dụng lí luận vào thực tiễn tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng.

+ Xác định được nhu cầu dinh dưỡng và năng lượng cho các độ tuổi khác nhau.
	+ Chủ động ôn tập kiến thức trong nội dung 1 và nội dung 2 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.


	


7.2.3. Nội dung 2: Nhu cầu dinh dưỡng cho người Việt Nam. 
Tuần 3
	Hình thức tổ chức
	Thời gian địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể

(Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Bài tập thực hành
(5 tiết)
	
	+ Xây dựng khẩu phần
	+ Xây dựng được khẩu phần ăn hợp lí cho nam thiếu niên ở độ tuổi 10 – 12 tuổi.


	+ Kết hợp kiến thức nghe giảng và đọc các phần tương ứng trong tài liệu [1] và tài liệu [2] để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.


	

	Tự học
(10 tiết)
	
	+ Xây dựng khẩu phần.
	+ Xây dựng được khẩu phần ăn hợp lí cho nữ thiếu niên ở độ tuổi 10 – 12 tuổi. 
	+ Đọc các phần tương ứng trong tài liệu [1] và  tài liệu [2] để củng cố kiến thức và thực hiện được mục tiêu của nội dung này.


	


7.2.4.  Nội dung 3. Giá trị dinh dưỡng của thức ăn. 

Tuần 4 
	Hình thức tổ chức
	Thời gian địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể

(Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú



	Lí thuyết
(3 tiết)
	
	+ Nhóm thức ăn giàu chất đạm.

+ Nhóm thức ăn giàu chất béo.

+ Nhóm thức ăn giàu chất bột đường.

+ Nhóm thức ăn giàu vitamin và chất khoáng.
	+ Mô tả được về  thành phần và giá trị dinh dưỡng của một số thực phẩm thường dùng.

+ Phân tích được những ưu - nhược điểm của các nhóm thực phẩm từ đó biết cách phối hợp thực phẩm hợp  lí nhằm nâng cao giá trị dinh dưỡng của thức ăn.


	+ Đọc trước tài liệu [1], tr 118 đến 144  để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	

	Xemina
(1 tiết)
	
	+ Giá trị dinh dưỡng của các loại quả chín.
	+ Mô tả được thành phần dinh dưỡng của một số loại quả chín thường dùng.

+ Những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của quả chín và đề ra các biện pháp khắc phục.

	+ Đọc các phần tương ứng trong  tài liệu [2] để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	

	Tự học
(10 tiết)
Kiểm tra-đánh giá

(45 phút)


	
	+Tìm hiểu về giá trị dinh dưỡng của thức ănViệt Nam.
+ Kiến thức cơ bản ở nội dung 2 và nội dung 3.
	+ Mô tả được  thành phần dinh dưỡng trong một số thức ăn thường dùng ở Việt Nam

+ Xác định được nhu cầu về năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho các độ tuổi khác nhau.

+ Phân tích được giá trị dinh dưỡng của một số thức ăn Việt nam.
	+ Đọc  các phần tương ứng trong tài liệu [2] để hòan thành mục tiêu của nội dung này.
+ Chủ động ôn tập để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.

	


7.2.5. Nội dung 3. Giá trị dinh dưỡng của thức ăn. 
Tuần 5
	Hình thức tổ chức
	Thời gian địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể

(Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú



	Lí thuyết

(1 tiết)

	
	+ Vai trò  dinh dưỡng của nước

+ Cách bảo quản, chế biến thực phẩm
	+ Phân tích được vai trò dinh dưỡng của nước đối với cơ thể.

+  Nắm vững các biện pháp chế biến, bảo quản các loại thực phẩm.

	+ Đọc trước tài liệu [1], tr 118 đến 144 và các tài liệu có liên quan để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	

	Làm việc  nhóm
(1 tiết)
	
	+ Bảo tồn dinh dưỡng trong thức ăn.
	+ Xây dựng được hệ thống các biện pháp hạn chế sự hao hụt dinh dưỡng trong quá trình gia công thô thực phẩm.

+ Biện pháp hạn chế sự hao hụt dinh dưỡng trong quá trình chế biến chín.


	+ Viết bài tuyên truyền về các biện pháp bảo tồn dinh dưỡng trong thức ăn.

+ Chuẩn bị hệ thống câu hỏi thảo luận về kiến thức của nội dung này.
	

	Bài tập, thực hành
(3 tiết)
Tự học

(10 tiết)


	
	+ Tính giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn thay thế.

+ Thành phần dinh dưỡng của các loại đồ 

ngọt, gia vị, nước chấm
	+ Tính giá trị dinh dưỡng  tương đương của các loại thức ăn thay thế nguồn gốc thực vật.

+ Mô tả được thành phần dinh dưỡng của các loại bánh, kẹo, 

đường, mứt...

+ Thành phần dinh dưỡng của nước chấm, gia vị.


	+ Đọc tài liệu [1] từ tr 347 đến tr360 và các phần tương ứng trong tài liệu [2] để hoàn thành các bài tập của nội dung này.

+ Đọc tài liệu [1]

Tr 359 đến 360

+ Đọc tài liệu [2]

Tr 95 đến 106 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.


	


7.2.6. Nội dung 4. Vệ sinh an toàn thực phẩm và đề phòng ngộ độc thức ăn.

Tuần 6
	Hình thức tổ chức
	Thời gian địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể

(Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
(2 tiết)
	
	+ Vệ sinh an toàn thực phẩm.


	+ Phân tích được các khái niệm VSTP, VSATTP

+ Nắm vững các biện pháp  VSATTP.


	+ Đọc tài liệu [1]

Tr 149 đến  tr176 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	

	Xemina
(1 tiết)
	
	+ Cách nhận biết thực phẩm đảm bảo chất lượng tốt, an toàn.


	+ Mô tả được các dấu hiệu của thực phẩm đảm bảo an toàn, chất lượng tốt.


	+ Đọc tài liệu [4] từ tr 231 đến tr 234 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	

	Bài tập thực hành

(1 tiết)
	
	+ Thực phẩm tự nhiên có chứa chất gây ngộ độc


	+ Liệt kê được một số loại thực phẩm tự nhiên có chứa chất gây ngộ độc.
	+ Đọc tài liệu [1] từ tr163 đến tr168 để hoàn thành bài tập trong nội dung này.
	

	Tự học
(10 tiết)
	
	+ Ngộ độc thực phẩm:

- Ngộ độc  do thức ăn  nhiễm vi sinh vật và độc tố của vi sinh vật.

- Biện pháp phòng ngộ độc do thức ăn nhiễm vi sinh vật và độc tố của vi sinh vật.
	+ Phân tích được  nguyên nhân và biện pháp phòng chống ngộ độc do thức ăn nhiễm vi sinh vật.

+ Mô tả được các dấu hiệu ngộ độc do thực phẩm nhiễm vi sinh vật.
	+ Đọc tài liệu [1] từ tr 153 đến tr160 và các tài liệu có liên quan để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	

	Kiểm tra đánh giá
(45 phút)
	
	+ Kiến thức cơ bản của nội dung 4.
	+ Phân tích được các yêu cầu và biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho bữa ăn gia đình.


	+ Chủ động ôn tập để hoàn thành tốt mục tiêu của nội dung này.
	


7.2.7. Nội dung 4. Vệ sinh an toàn thực phẩm thức  và phòng chống ngộ độc thức ăn. 
Tuần 7 
	Hình thức tổ chức
	Thời gian địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể

(Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
(2 tiết)
	
	+Ngộ độc do thức ăn bị biến chất.

+ Ngộ độc do bản thân thức ăn có sẵn chất độc.
	+ Phân tích được các nguyên nhân gây ngộ độc: 

- Ngộ độc do thức ăn bị biến chất.

- Ngộ độc do thức ăn có sẵn chất độc.

- Ngộ độc do thức ăn nhiễm chất độc.

+ Mô tả được dấu hiệu cơ thể khi  ngộ độc do thức ăn bị biến chất, ngộ độc do thức ăn có sẵn chất độc.


	+ Đọc tài liệu [1] từ tr149 đến tr 176 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	

	Làm việc nhóm

(1 tiết)

	
	+ Xử trí các trường hợp ngộ độc.
	+ Mô tả được thao tác xử trí các trường hợp ngộ độc.

	+ Chuẩn bị hệ thống câu hỏi thảo luận để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.

	

	Xemina

(1 tiết)
	
	+ Tuyên truyền các biện pháp phòng ngộ độc trong cộng đồng.
+ Xử trí các trường hợp ngộ độc.
	+ Hình thành kĩ năng tổ chức tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng  trong cộng đồng.


	+ Viết bài tuyên truyền các biện pháp phòng ngộ độc, biện pháp xử trí các trường hợp ngộ độc.

	

	Tự học
(10 tiết)
	
	+ Ngộ độc do thức ăn nhiễm các chất độc.
	+ Xác định được nguyên nhân gây ngộ độc. 

+ Nắm vững các biện pháp đề phòng ngộ độc do hoá chất bảo vệ thực vật, ngộ độc do kim loại nặng, ngộ độc do chất phụ gia thực phẩm, ngộ độc do nhiễm vi sinh vật gây bệnh.


	+ Đọc tài liệu [1] từ tr 168 đến tr 176 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	

	Kiểm tra đánh giá giữa kỳ

(1 tiết)


	
	+ Kiến thức cơ bản của nội dung 1 đến nội dung 4.
	+ Tổng hợp được những kiến thức cơ bản của các nội dung đã học.


	+ Chủ động ôn tập để hoàn thành tốt mục tiêu của nội dung này
	


7.2.8. Nội dung 5. Chương trình phòng chống thiếu các vi chất dinh dưỡng.

Tuần 8
	Hình thức tổ chức
	Thời gian địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
(Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
(3 tiết)
	
	+ Thiếu vitamin A.
+ Thiếu máu dinh dưỡng.

+Thiếu iôt.
	+ Phân tích được chức năng chính của các vi chất dinh dưỡng.

+ Xác định được nhu cầu hàng ngày của cơ thể về các vi chất dinh dưỡng.

+ Phân tích được các nguyên nhân gây thiếu các vi chất dinh dưỡng cho cơ thể.


	+ Đọc tài liệu [4] từ tr 179 đến tr 200. 


	

	Làm việc nhóm
(1 tiết)
	
	+ Biện pháp phòng chống thiếu các vi chất dinh dưỡng.
	+ Xây dựng được hệ thống các biện pháp phòng chống thiếu các vi chất dinh dưỡng cho cơ thể: 

- Phòng chống thiếu vitamin A.

- Phòng chống thiếu sắt.

- Phòng chống thiếu iôt.


	+ Đọc tài liệu [4] từ tr 179 đến tr 200. 

+ Chuẩn bị hệ thống câu hỏi để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	

	Tự học
(10 tiết)
	
	+ Dấu hiệu cơ thể  khi thiếu các vi chất dinh dưỡng.
	+ Mô tả được những dấu hiệu của cơ thể khi thiếu các vi chất dinh dưỡng.
- Dấu hiệu cơ thể 
thiếu vitamin A.

- Dấu hiệu cơ thể thiếu sắt.

- Dấu hiệu cơ thể thiếu iôt.


	+ Đọc các phần có liên quan trong tài liệu [4] để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	

	Kiểm tra đánh giá
(45 phút)
	
	+ Kiến thức cơ bản trong nội dung 5.
	+ Vận dụng sáng tạo lí luận vào thực tiễn tuyên truyền các biện pháp phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cho các đối tượng trong gia đình và cộng đồng.
	+ Chủ động  ôn tập để thực hiện tốt mục tiêu của nội dung này.
	


7.2.9. Nội dung 6. Chăm sóc người mẹ mang thai và nuôi con bú.

Tuần 9 
	Hình thức tổ chức
	Thời gian địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể

(Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú



	Lí thuyết
(2 tiết)
	
	+ Chăm sóc người mẹ trong thời kì mang thai.

+ Chăm sóc người mẹ trong thời kì nuôi con bú
	+ Nắm vững kiến thức về cách chăm sóc người mẹ  trong quá trình mang thai, từ đó có biện pháp và kĩ năng tự chăm sóc cho bản thân khi mang thai và thực hiện kế hoạch GDDD trong cộng đồng.

+ Xác định được tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ mang thai. 

+ Xác định được chế độ ăn uống, lao động, nghỉ ngơi  hợp lí cho các bà mẹ trong thời kì nuôi con bú.

+ Hiểu rõ tác hại của một số loại thuốc kháng sinh đến sự bài tiết sữa của người mẹ.

+ Nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc 

sức khoẻ cho người mẹ nuôi con bú.


	+ Đọc tài liệu [1] từ tr 201 đến tr 211 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.

	

	Bài tập thực hành
(3 tiết)
	
	+ Tính nhu cầu các chất cho người mẹ mang thai và nuôi con bú.


	+ Xác định được nhu cầu về protein, lipit, gluxit cho người mẹ mang thai và nuôi con bú.
	+ Đọc các phần tương ứng trong tài liệu [1] để hoàn thành tốt bài tập của nội dung này.


	

	Tự học
(10 tiết)
	
	+ Xây dựng khẩu phần cho người mẹ mang thai và nuôi con bú.
	+ Xây dựng được khẩu phần ăn cho người mẹ trong thời kì mang thai và nuôi con bú.

+ Liên hệ thực tế ở địa phương về vấn đề này và đề ra được biện pháp khắc phục những mặt còn hạn chế.


	+ Đọc các phần tương ứng trong tài liệu [1] và tài liệu [2] để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.


	


7.2.10.  Nội dung 7. Tổ chức bữa ăn hợp lí ở gia đình. 
Tuần 10 
	Hình thức tổ chức
	Thời gian địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể

(Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
(3 tiết)
	
	+ Đặc điểm bữa ăn truyền thống ở Việt Nam.

+ Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình.
	+ Mô tả được một số đặc điểm chính của các bữa ăn truyền thống Việt nam.

+ Cách tổ chức bữa ăn truyền thống khoa học.

+ Nắm vững các yêu cầu của bữa ăn hợp lí trong gia đình.


	+ Đọc các phần tương ứng trong tài liệu [1] từ tr 177 đến tr 200 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.

	

	Xemina
(1 tiết)
	
	+  Vai trò  của bữa ăn truyền thống.


	+ Xác định được vai trò của các bữa ăn truyền thống đối với sức khoẻ và tình cảm gia đình.

+ Phân tích được cách phối hợp hợp lí các loại thực phẩm trong chế biến  món ăn nhằm nâng cao giá trị dinh dưỡng của bữa ăn.


	+ Sinh viên đọc các phần tương ứng trong tài liệu [1]

 + Chuẩn bị  bài viết và câu hỏi thảo luận theo  mục tiêu ở nội dung 4.
	

	Tự học
(10 tiết)
	
	+ Xây dựng thực đơn cho bữa ăn gia đình
	+ Vận dụng sáng tạo kiến thức nghe giảng, đọc tài liệu và thảo 

luận để xây dựng thực đơn cho bữa ăn gia đình phù hợp với tình hìnhthực tế địa  phương.

	+ Đọc các phần tương ứng trong tài liệu [1] để 

hoàn thành mục tiêu của nội dung này.


	

	Kiểm tra-đánh giá
(45 phút)

	
	+ Kiến thức cơ bản trong nội dung 7.
	+ Rèn luyện kĩ năng thực hành xây dựng thực đơn cho bữa ăn gia đình.
	+ Chủ động ôn tập để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	


7.2.11. Nội dung 8. Ăn uống hợp lí đối với người cao tuổi . 
Tuần 11
	Hình thức tổ chức
	Thời gian địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể

(Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị


	Ghi chú

	Lí thuyết
(2 tiết)
	
	+ Những biến đổi chuyển hoá và dinh dưỡng ở người cao tuổi.
	+ Mô tả được những biến đổi chuyển hoá ở người cao tuổi.

+ Xác định được nhu cầu dinh dưỡng ở người cao tuổi.


	+ Đọc tài liệu [1] từ tr 255 đến tr 263 và tài liệu [3] từ trang 544 đến tr546 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.


	

	Xemina
(1 tiết)
	
	+Thực phẩm hợp lí dùng cho người cao tuổi.
	+ Phân biệt được các loại thực phẩm hợp lí và không hợp lí dùng cho người cao tuổi.
	+ Đọc tài liệu [1] từ tr 272 – 277.

Tài liệu [3] từ tr 552 – 555.

+ Chuẩn bị bài viết và câu hỏi thảo luận theo mục tiêu của nội dung này.


	

	Làm việc nhóm
(1 tiết)
	
	+ ăn uống hợp lí đối với người cao tuổi
	+ Phân tích được các yêu cầu ăn uống hợp lí đối với người cao tuổi. 
+Xác định được tầm quan trọng của chế độ ăn uống hợp lí đối với sức khoẻ của người cao tuổi
	+ Đọc tài liệu [1] từ tr 264  đến tr 269. 

Tài liệu [3] từ tr 546  đến tr 552.

+ Chuẩn bị hệ thống câu hỏi để làm rõ mục tiêu của nội dung này.


	

	Bài tập thực hành
(1 tiết)
	
	+ Tính trọng lượng cơ thể nên có.

+ Xác định chỉ số khối cơ thể (BMI)
	+ Xác định được trọng lượng cơ thể nên có đối với 

nam và đối với nữ.

+ Đánh giá được tình trạng dinh dưỡng của cơ thể qua chỉ số BMI.


	+ Đọc tài liệu [1] từ tr 257 đến tr 258.
	

	Tự học
(10 tiết)
	
	+ Cách ăn của người cao tuổi.

+ Lời khuyên ăn uống hợp lí đối với người cao tuổi.

	+ Nhận thức đúng cách ăn của người cao tuổi để có biện pháp chăm sóc dinh dưỡng phù hợp.
+ Hiểu rõ mục đích của các lời khuyên ăn uống hợp lí đối với người cao tuổi.
	+ Đọc tài liệu [3] từ tr 544 đến tr 560 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	


7.2.12. Nội dung 9. Vai trò của dinh dưỡng trong một số bệnh mãn tính. 
Tuần 12 
	Hình thức tổ chức
	Thời gian địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể

(Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú



	Lí thuyết
(2 tiết)
Bài tập thực hành

(2 tiết)


	
	+ Béo phì.

+ Dinh dưỡng và các bệnh tim mạch.

+ Đái tháo đường không phụ thuộc insulin.

+ Tính nhu cầu các chất cho người mắc bệnh mãn tính.
	+ Mô tả được tình trạng cơ thể béo phì. Phân tích được nguyên nhân béo ph.
+ Nắm vững những nguyên tắc chung của chế độ ăn điều trị béo phì. 

+ Phân biệt được thức ăn nên dùng và không nên dùng cho người béo phì, người bị tăng huyết áp.

+ Nắm vững các nguyên tắc xây dựng chế độ ăn phòng bệnh tăng huyết áp.

+ Nắm vững nguyên tắc xây dựng chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường.

+ Xây dụng chế độ ăn cụ thể cho bệnh nhân đái tháo đưòng.

+ Xác định được nhu cầu các chất cho người béo phì ở mức độ 1,2,3,4.

- Xác định được nhu cầu các chất cho người bị tăng huyết áp và bệnh nhân tiểu đường.

	+ Đọc tài liệu [1] từ tr 294 đến tr 337 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.

+ Kết hợp kiến thức nghe giảng và đọc tài liệu [1] từ tr 294 đến tr 315.

 để giải quyết bài tập này.

	

	Tự học
(10 tiết)
	
	+ xây dựng thực đơn cho người mắc bệnh mãn tính.


	+ Xây dựng được thực đơn cho các đối tượng: 

- Bệnh nhân béo phì.

- Bệnh nhân tăng huyết áp.

+ Bệnh nhân đái tháo đường.


	+ Đọc tài liệu [1] từ tr 294 đến tr 337 và các tài liệu có liên quan để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.

	

	Kiểm tra-đánh giá

(45 phút)
	
	+ Kiến thức cơ bản ở nội dung 9.
	+ Hình thành một số kĩ năng tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng cho bệnh nhân mắc bệnh mãn tính.

	+ Chủ động ôn tập để thực hiện tốt mục tiêu của nội dung này.
	


7.2.13. Nội dung 10. Dinh dưỡng hợp lí và lao động.. 
Tuần 13
	Hình thức tổ chức
	Thời gian địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể

(Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú



	Lí thuyết
(2 tiết)
	
	+ Nguyên tắc dinh dưỡng và lao động thể lực.

+ Dinh dưỡng và lao động trí óc.
	+  Xác định được nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng cho các đối tượng lao động thể lực.

+  Xác định được nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng cho đối tượng lao động trí óc.


	+ Đọc tài liệu [1] từ tr 240 đến tr 254 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	

	Làm việc nhóm
(1 tiết)
	
	+ Tính nhu cầu các chất dinh dưỡng cho các đối tượng lao động thể lực.
	+ Xác định được nhu cầu các chất dinh dưỡng cho các đối tượng: 

- lao động nhẹ.

- Lao động vừa.

- lao động nặng.


	+ Đọc các phần tương ứng trong tài liệu [1] từ tr 240 đến tr 254 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.

	

	Tự học
	
	+ Xây dựng thực đơn cho các đối tượng lao động.
	+ Xây dựng thực đơn trong tuần cho các đối tượng lao động: 

- lao động nhẹ.

- Lao động vừa.

- lao động nặng.


	+ Kết hợp kiến thức nghe giảng và đọc tài liệu có liên quan để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	


8. Chính sách đối với học phần: 
 Căn cứ theo:

+ Quyết định số 43/2007 QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo (Qui chế đào tạo ĐH – CĐ  hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ).


+ Quyết định số 801/QĐ - ĐHHĐ ngày 03/9/2008 của hiệu trưởng trường ĐHHĐ ban hành qui định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ.


+ Hướng dẫn số 150/HD - ĐHHĐ về “ xây dựng và thực hiện qui trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phù hợp với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ” ngày 11/6/2008.


+ Căn cứ quyết định số 235/QĐ - ĐHHĐ ngày 17/9/2008 của hiệu trưởng trường ĐHHĐ về tổ chức thi, chấm thi học phần.


Sinh viên phải có đủ các điều kiện sau mới được dự thi cuối kì và được đánh giá kết quả môn học: 


- Mức độ chuyên cần: Sinh viên phải tham gia học tối thiểu là 80% số tiết học trên lớp.


- Thái độ học tập: Sinh viên phải tích cực tự học, tự nghiên cứu, làm các bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của giáo viên; tích cực tham gia thảo luận nhóm, tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài trên lớp.

- Sinh viên phải có đủ học liệu theo yêu cầu của môn học và phải đọc trước các tài liệu theo các mục tiêu cụ thể trong đề cương chi tiết học phần. Tham khảo thêm các học liệu có liên quan để hiểu sâu thêm kiến thức.
- Điểm quá trình: Phải có tối thiểu 06 con điểm kiểm tra thường xuyên và 1 con điểm kiểm tra giữa kì (hoặc bài tiểu luận).


- Điểm thi kết thúc học phần: Bắt buộc sinh viên phải tham gia dự thi khi đã có đủ điều kiện dự thi.
9. Phương pháp, hình thức kiÓm tra - đánh giá đánh giá kết quả học tập học phần.
9.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%.

Trung  bình 2-> 3 tuần mỗi sinh viên phải có 01 con điểm kiểm tra thường xuyên. Điểm đánh giá thường xuyên được rải  đều trong quá trình dạy học. Học phần giáo dục dinh dưỡng cộng đồng ít nhất phải có 06 con điểm đánh giá thường xuyên /01 sinh viên.


 Điểm kiểm tra thường xuyên gồm: 

- Kiểm tra hàng ngày: Bài viết hoặc vấn đáp,  hoặc thảo luận nhóm… Kiểm tra đánh giá về tinh thần thái độ, kết quả những vấn đề sinh viên phải chuẩn bị bài, trả lời câu hỏi do giáo viên yêu cầu, kiểm tra thái độ chuyên cần nhằm tạo động lực thúc đẩy sinh viên  tích cực học tập.


- Kiểm tra phần tự học, tự nghiên cứu của sinh viên về các nội dung, nhiệm vụ mà giáo viên giao cho cá nhân/tuần, bài tập nhóm/tháng và các hoạt động theo nhóm.


- Thời gian kiểm tra: (Trên lớp) 45 phút.


- Lịch kiểm tra: Xem trong bảng 7.1. Các nội dung,  thời gian, hình thức kiểm tra, đánh giá xem trong bảng 7.2 ở các tuần tương ứng.

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì: Trọng số là 20%.

- Sau khi học được nửa thời gian, sinh viên làm 1 bài kiểm tra trên lớp vào tuần 7 hoặc viết bài tiểu luận, nhằm đánh giá tổng hợp các mục tiêu nhận thức và kĩ năng khác ở giai đoạn giữa môn học làm cơ sở cho việc cải tiến, điều chỉnh phương pháp giảng dạy và phương pháp học ở nửa kì sau.


- Hình thức kiểm tra: Tự luận hoặc viết tiểu luận.


- Thời gian kiểm tra: 50 phút.

9.3. Kiểm tra đánh giá cuối kì: Trọng số là 50%.

-  Đây là hình thức kiểm tra quan trọng nhất của học phần nhằm đánh giá toàn bộ các mục tiêu nhận thức và các mục tiêu khác đặt ra.


- Hình thức kiểm tra: Tự luận.


- Thời gian kiểm tra: 90 phút theo lịch chung của nhà trường.

* Tiêu chí đánh giá cho các loại bài tập.
a. Bài tập cá nhân/tuần: 


- Sinh viên phải làm đầy đủ bài tập cá nhân theo yêu cầu của giáo viên, chuẩn bị trước các câu hỏi, đọc các tài liệu hướng dẫn học tập theo yêu cầu của giáo viên trước khi lên lớp, thảo luận, xemina…


- Bài tập cá nhân yêu cầu không lớn nhưng phải trọn vẹn


- Các tiêu chí đánh giá  loại bài tập này gồm: 


+ Về nội dung: 

1. Sinh viên phải xác định được vấn đề, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lí.

2. Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.

3.  Bài viết thể hiện rõ ràng đã sử dụng tài liệu do giáo viên hướng dẫn.

4. Về hình thức: Trình bày rõ ràng, bố cục hợp lí, ngôn ngữ trong sáng, dung lượng vừa đủ không quá dài (không quá 02 trang A4).

Biểu điểm trên cơ sở đạt 4 tiêu chí trên
	Điểm


	Tiêu chí
	Ghi chú

	9 – 10


	- Đạt cả 4 tiêu chí.
	

	7 - 8
	- Đạt 2 tiêu chí đầu.

- Tiêu chí 3 có sử dụng các tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, chưa có bình luận.

- Tiêu chí 4 còn mắc vài lỗi nhỏ.


	

	5 - 6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2 chưa thể hiện rõ tư duy, kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.

- Tiêu chí 3, 4 còn mắc lỗi.


	

	Dưới 4


	- Không đạt cả 4 tiêu chí.
	


b. Bài tập nhóm/tháng: 

1. Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi học thực hành, thực tế, phải đem theo sổ sách để ghi chép và các phương tiện ghi âm, ghi hình, chụp hình (nếu có). 

2. Làm đầy đủ các bài tập, các vấn đề học tập theo yêu cầu của giáo viên và có chất lượng tốt.

3. Chấp hành nội quy qui định của tập thể.

4.  Mỗi nhóm  phải tổng hợp thành một văn bản báo cáo kết quả hoàn chỉnh theo mẫu.

Biểu điểm trên cơ sở đạt 4 tiêu chí trên
	Điểm


	Tiêu chí
	Ghi chú

	9 – 10


	- Đạt cả 4 tiêu chí.
	

	7 - 8
	- Đạt 2 tiêu chí đầu.

- Tiêu chí 3 chưa chấp hành đầy đủ theo nội qui qui định của nhóm.

- Tiêu chí 4 còn mắc vài lỗi nhỏ.


	

	5 - 6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2  làm đầy đủ các bài tập nhưng chất lượng còn chưa cao.

- Tiêu chí 3, 4 còn mắc lỗi.


	

	Dưới 4


	- Không đạt cả 4 tiêu chí.
	


Mẫu báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm.
Khoa Sư phạm MN

Bộ môn: Toán-Sinh
Báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm
Tên vấn đề nghiên cứu:……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

1. Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công.

	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú

	1
	
	
	Nhóm trưởng

	2
	
	
	Thư kí

	3
	
	
	Nhóm viên


2. Quá trình làm việc của nhóm (miêu tả các buổi làm việc, có thể có biên bản kèm theo, lịch trình tìm hiểu học tập, thực tế).

3. Tổng hợp kết quả làm việc nhóm: Các nội dung tiến hành, kết quả thu nhận được…

4. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Nhóm trưởng(Kí tên)

c. Bài tập lớn/học kỳ: Tuỳ điều kiện thời gian, khả năng của sinh viên mà giáo viên ra bài tập lớn cho sinh viên thực hiện. Khi được giao bài tập  sinh viên phải hoàn thành đúng tiến độ, có kết quả tốt, tinh thần làm việc nguiêm túc, khoa học.


- Về nội dung: 

1. Đặt vấn đề, xác định đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu hợp lí và logic.

2. Có bằng chứng về năng lực tư duy, kĩ năng phân tích tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu.

3. Có bằng chứng về sử dụng các tư liệu, phương pháp, giải pháp do giáo viên hướng dẫn.

4. Bố cục hợp lí, ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn phù hợp, trình bày đẹp, đúng quy cách của một văn bản khoa học.

Biểu điểm trên cơ sở đạt 4 tiêu chí trên
	Điểm


	Tiêu chí
	Ghi chú

	9 – 10
	- Đạt cả 4 tiêu chí.
	

	7 - 8


	- Đạt 2 tiêu chí đầu.

- Tiêu chí 3 có sử dụng các tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, chưa có bình luận.

- Tiêu chí 4 còn mắc vài lỗi nhỏ.


	

	5 - 6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2 chưa thể hiện rõ tư duy, kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn hạn chế.

- Tiêu chí 3, 4 còn mắc lỗi.


	

	Dưới 4


	- Không đạt cả 4 tiêu chí.
	


10. Các yêu cầu khác của giảng viên:
* Yêu cầu sinh viên:
- Nghiên cứu trước các nội dung giáo viên sẽ trình bày trên lớp.

- Chuẩn bị nội dung thảo luận, xemina, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của giáo viên.

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập, tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài và trong hoạt động nhóm.

- Chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng nội dung tự học, tự nghiên cứu theo yêu cầu của đề cương chi tiết môn học.
Thanh Hoá, ngày 10 tháng 7 năm 2011.

     Duyệt                                         Trưởng bộ môn                            Giảng viên                                                    

(Khoa/Bộ môn)
   (Kí tên)
         (Kí tên)
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